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Cách đây 10 năm, khi cuộc khủng hoảng tài chính ở châu ¸ 
nổ ra và lan tràn từ nước này sang nước khác, nhiều người 
quan ngại sâu sắc rằng liệu cuộc khủng hoảng đó sẽ tác động 
to lớn như thế nào đối với nền kinh tế toàn cầu. ở 5 nước 
châu á chịu ảnh hưởng nhiều nhất của khủng hoảng 
(Thailand, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines và Malaysia), 
thiệt hại là rất lớn. Năm 1998, nền kinh tế của những nước 
này thụt lùi tới 7,7% và hàng triệu người mất việc. Nhìn rộng 
hơn, người ta cho rằng khủng hoảng đã bộc lộ thêm những 
rủi ro mới của hệ thống tài chính quốc tế. Bài viết nhìn lại sự 
phục hồi đầy ấn tượng của châu á sau 10 năm khủng hoảng 
nhằm cung cấp tư liệu và rút ra bài học từ sự phục hồi đó. 

iều đầu tiên được khẳng định là, 
khủng hoảng tài chính ở châu ¸ 

diễn ra theo những cách rất khác so với 
các khu vực khác trên thế giới. Ví dụ, 
đầu những năm 1990, cả Mexico và 
Argentina đều trải qua những cuộc 
khủng hoảng tài chính mà phần lớn là 
xuất phát từ những thâm hụt ngân sách 
cao quá mức chịu được và lạm phát ở 
mức cao. Ngược lại, ở hầu hết những 
nước châu á bị ảnh hưởng, trong suốt 
những năm dẫn đến khủng hoảng, tăng 
trưởng kinh tế tích cực và mạnh mẽ, 
lạm phát gần như được khống chế, đầu 
tư mạnh và với nguồn ngân sách dồi 
dào, các Bộ Tài chính của các nước xem 
ra là ổn định. Hơn nữa, những nước này 

vốn được hưởng sự tăng trưởng nhanh 
chóng trong nhiều thập kỷ trước đó. 
Những thành công đó cộng với sự 
khuyến khích của cộng đồng quốc tế đã 
khiến các nước này mở cửa nền kinh tế 
cho vốn nước ngoài và tự do hoá các lĩnh 
vực tài chính từ cuối những năm 
1980.(∗)Kết quả là, nguồn vốn nước ngoài 
đổ vào đây đã tăng lên rất nhiều (các 
khoản vay ngắn hạn đối với các ngân 
hàng, năm 1996 đã tăng tới 93 tỷ USD). 
Nhưng năm 1997, tất cả bỗng “ngừng 

                                                
(∗) Chủ tịch,Giámđốc điều hành Cục Dự trữ liên 
bang tại San Francisco. Bà từng là Chủ tịch Hội 
đồng tư vấn kinh tế cho Tổng thống B.Clinton 
khi cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra ở châu ¸ 
năm 1997. 
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đột ngột” ở Đông á. Các nhà đầu tư 
nước ngoài không chỉ ngừng chuyển vốn 
đến các nước này mà trên thực tế, còn 
rút vốn ra, và 93 tỷ USD đổ vào trở 
thành hơn 12 tỷ USD rút ra. 

Để giải thích nguyên nhân của 
khủng hoảng, có nhiều cách nhìn nhận 
về điều gì đã xảy ra. Quan điểm thứ 
nhất cho rằng đây là một cuộc khủng 
hoảng “khả năng thanh toán bằng tiền 
mặt” điển hình  liên quan đến nỗi lo sợ 
của người gửi tiền về sự “mất khả năng 
thanh toán” của các ngân hàng, dù có cơ 
sở hay không, khiến họ rút tiền ồ ạt và 
đưa ngân hàng đến chỗ phá sản. 

Quan điểm thứ hai tập trung nhiều 
hơn vào những điểm yếu vốn có trong 
nền tảng kinh tế của các nước Đông ¸, 
trong đó có việc cho vay mạo hiểm thông 
qua những hình thức tài chính trung 
gian. Điều này xuất phát từ truyền 
thống lâu đời của cái gọi là “mối quan 
hệ vay mượn”, nghĩa là, các ngân hàng 
và các nhà tài chính trung gian khác 
chủ yếu dựa vào những mối quan hệ 
mang tính cá nhân để ra những quyết 
định cho vay hơn là trên các thông tin 
chính xác về giá trị kinh tế cơ bản của 
các dự án đầu tư. Kết quả là, nhiều 
danh mục khoản nợ ngân hàng trở nên 
đặc biệt rủi ro. Và rủi ro này trở thành 
thực tế khắc nghiệt trong tình hình 
kinh tế ở những nước này đầu năm 
1997. Nhưng, dù thực tế cho vay rủi ro 
vốn đã phổ biến trước cuộc khủng 
hoảng, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn 
đổ rất nhiều tiền vào những nước này. 
Việc làm đó xuất phát một phần từ 
nhận thức rằng chính phủ của những 
nước này sẵn sàng thực hiện can thiệp 
để ngăn chặn những thất bại của ngành 
ngân hàng. Điều này dẫn đến một điểm 
yếu khác là kiềm chế tỷ giá hối đoái, tức 

là làm sai lệch giá trị đích thực của 
đồng tiền bản địa. Việc làm đó khiến các 
nhà đầu tư lo sợ các ngân hàng trung 
ương phải phát hành thêm tiền do bị 
thâm hụt tài chính, dẫn đến lạm phát 
cao hơn và giá trị tiền tệ bị thấp xuống. 

Về khả năng khôi phục, các chuyên 
gia đánh giá về sự hồi phục nhanh 
chóng và đầy đủ của các nước Đông ¸ 
trong thời gian đó là không cao. Tuy 
nhiên, điều ngược lại đã xảy ra. Từ năm 
1999 đến năm 2005, các quốc gia này 
đạt được mức tăng trưởng thu nhập 
bình quân tính theo đầu người là 8,2% 
và tăng mức đầu tư trung bình gần 9%, 
với sự đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 
vọt ở tỷ lệ trung bình hàng năm là 1 
7,5%. Hơn nữa, tất cả các khoản nợ liên 
quan với các chương trình viện trợ của 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong suốt 
thời kỳ khủng hoảng đã được trả đủ và 
đúng kỳ hạn của những chương trình 
đó. 

Về nguyên nhân dẫn đến thành công 
trong phục hồi nền kinh tế, theo tác giả, 
một phần là do những thay đổi chính 
sách đi theo hướng giải quyết những 
điểm yếu đã trình bày ở trên. Trước hết, 
các nước đã chuyển hướng từ việc nhằm 
vào những tỷ lệ hối đoái sang nhằm vào 
một tỷ lệ lạm phát có thể chấp nhận 
được. (Hàn Quốc năm 1998, tiếp theo là 
Thailand năm 2000 và Indonesia năm 
2005). Việc thay đổi điểm tựa của những 
chính sách trao đổi tiền tệ và ngoại tệ 
của những nước này đã hạn chế phần 
nào khả năng mất cân đối của tiền tệ. 
Phương thức điển hình hơn đối với 
những nước này là hạn chế sự thay đổi 
của tỷ lệ hối đoái thông qua việc can 
thiệp và tích luỹ dự trữ đồng Đôla Mỹ. 
Kết quả là, giữa năm 1997 và 2005, cổ 
phần ngoại hối ở 5 nước có khủng hoảng 
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đã tăng gấp 4 lần lên hơn 378 tỷ USD. 

Kể từ khi khủng hoảng, Hàn Quốc, 
Malaysia, Thailand và Indonesia còng 
tiến hành các thay đổi trong ngành 
ngân hàng như xây dựng hệ thống giám 
sát và minh bạch hoá các tài khoản; đẩy 
mạnh việc cho vay đối với người tiêu 
dùng và doanh nghiệp vừa và nhỏ thay 
cho phương thức cho vay dựa vào các 
mối quan hệ; tạo lập hệ thống uỷ ban 
quản trị với đa số thành viên uỷ ban 
nằm ngoài ban giám đốc; đặt các công ty 
tài chính dưới sự giám sát của ngân 
hàng trung ương... 

Từ những phân tích trên, tác giả rút 
ra ba bài học chính.  

Bài học thứ nhất liên quan đến 
những điều kiện để mở cửa một thị 
trường vốn của một đất nước. Với một 
hệ thống tài chính hùng mạnh, những 
tranh luận ủng hộ giải phóng dòng vốn 
là rất mạnh mẽ. Nhưng trong suốt giai 
đoạn chuyển đổi từ một hệ thống tài 
chính với những điểm yếu rõ ràng, con 
đường dẫn đến tự do hoá thị trường vốn 
nên từ từ và quản lý cẩn thận. 

Bài học thứ hai là các chương trình 
điều chỉnh của IMF nên được thích ứng 
với những đặc điểm riêng của từng 
nước. IMF đã thông qua nguyên tắc chỉ 
đạo mới để bảo đảm rằng các chương 
trình điều chỉnh của mình được phát 
triển bởi những đặc điểm riêng của các 
nước và đảm bảo rằng chính phủ các 
nước phải có tiếng nói nhất định. 

Bài học thứ ba là sự minh bạch liên 
quan đến toàn bộ điều kiện kinh tế vĩ 
mô và phải tính đến các công ty tư nhân 
như là một yêu cầu để dẫn dắt các quyết 
định đầu tư trong nước thành công. 

Song, để đánh giá các điều kiện tài 

chính ở châu ¸ 10 năm sau cuộc khủng 
hoảng tài chính, tác giả khẳng định cần 
phải xem xét vị thế của Trung Quốc như 
là một siêu cường kinh tế chủ chốt trong 
khu vực. Trung Quốc đứng ngoài cuộc 
khủng hoảng cách đây một thập kỷ vì 
nước này khác với các nước bị khủng 
hoảng ở hai khía cạnh quan trọng. Thứ 
nhất, tài khoản vốn của Trung Quốc 
chặt chẽ hơn. Thứ hai, phần lớn đầu tư 
nước ngoài không phải là những khoản 
vay ngắn hạn mà là đầu tư trực tiếp 
nước ngoài. Song, dù cho có những 
thành công gần đây, Trung Quốc vẫn 
chia sẻ những điểm yếu phải đối mặt 
của các nước bị khủng hoảng ở châu ¸ 
trong những năm 1990. Chẳng hạn, mặc 
dù đã đạt được tiến bộ đáng kể trong cải 
cách lĩnh vực ngân hàng thông qua 
giảm những khoản nợ không trả được, 
Chính phủ Trung Quốc vẫn có ảnh 
hưởng nhất định trong những quyết 
định cho vay của ngân hàng Trung 
Quốc. Trong khi Trung Quốc đã tăng 
tính linh hoạt của đồng Nhân dân tệ, 
cho phép nó tăng giá lên 6,5% so với 
đồng Đô la Mỹ kể từ khi không bị kiềm 
chế từ tháng 7 năm 2005, thì đồng 
Nhân dân tệ vẫn kém linh hoạt hơn so 
với tiền tệ của các nước châu á bị khủng 
hoảng. Ngân hàng trung ương đã chống 
lại những sức ép nhằm đánh giá cao hơn 
đồng Nhân dân tệ bằng cách can thiệp 
vào thị trường hối đoái và tích luỹ dự 
trữ ngoại tệ. Sự can thiệp tiền tệ một 
cách hạn chế theo cách này làm phức 
tạp việc sử dụng chính sách tiền tệ, tạo 
ra sự giảm tốc độ sản xuất một cách trật 
tự trong nền kinh tế đang tăng vọt gần 
đây của Trung Quốc. 

Cuối cùng, tác giả kết luận rằng 
cuộc khủng hoảng cách đây một thập kỷ 
đã giải thích tầm quan trọng của các 
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chính sách tài chính lành mạnh, bao 
gồm những nguyên tắc tính toán lành 
mạnh và sự giám sát điều tiết thích 
đáng, cũng như tầm quan trọng của 
những chính sách kinh tế vĩ mô lành 
mạnh, kể cả tỷ lệ hối đoái linh hoạt. 
Những tin tức tốt là kể từ khi khủng 
hoảng, các nước châu á là một khối đã 
đạt được tiến bộ to lớn. Tuy nhiên, có lý 
do để tin rằng, việc tiếp tục thận trọng 
sẽ là yêu cầu đối với việc ngăn chặn 

hoặc cải thiện những cuộc khủng hoảng 
trong tương lai. Con đường tốt nhất để 
ngăn ngừa những khủng hoảng tương 
tự khác trong tương lai là phải xem lại 
những nguyên nhân cơ bản của cuộc 
khủng hoảng năm 1997 và lưu ý những 
bài học bộc lộ trên con đường phục hồi. 
Đồng thời, cũng phải nhận thức lại một 
cách thận trọng về những điểm yếu hiện 
nay, tiềm ẩn có thể huỷ hoại sự ổn định 
của hệ thống tài chính toàn cầu. 
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